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ThS, KTS Ngô Lê Minh 
Khoa Kiến trúc và Quy hoạch - Trường Đại học Xây Dựng 

 

Khu phố cũ Bùi Thị Xuân được hình thành vào những năm đầu thế kỷ 20 với chức năng chính ban 

đầu là một khu ở cho công chức ở phía Nam khu phố Pháp cũ của Hà Nội. Trong suốt 1 thế kỷ, cùng với sự 

phát triển chung của thành phố Hà Nội, khu vực này đã có sự thay đổi nhiều mặt phản ánh khách quan 

những biến động và chuyển đổi trong quy hoạch và kiến trúc của một khu ở cũ tại Hà Nội. Tại đây, cấu trúc 

của ngôi nhà đã dần biến đổi thay vì chỉ đơn thuần là một ngôi nhà để ở như thời kỳ ban đầu, đó là các hoạt 

động kinh doanh buôn bán, văn phòng làm việc, khách sạn, v.v… nhưng nhìn chung chức năng ở vẫn là 

chức năng chính trong khu vực với những kiểu bố cục mặt bằng và hình thức kiến trúc khác biệt so với các 

khu ở khác tại Hà Nội. 

Phân tích về các hình thức tổ chức mặt bằng nhà ở trong khu phố cũ tại Hà Nội dựa trên kết quả 

điều tra nghiên cứu tổng thể về kiến trúc của hơn 90 ngôi nhà ở khu phố  Bùi Thị Xuân (Bảng 1). Nhìn 

chung, nhà ở trong khu phố này thuộc dạng nhà ở thấp tầng có mật độ cao, mỗi ngôi nhà được phép sử 

dụng toàn bộ không gian trong phạm vi lô đất và có từ 1 đến 6 hộ gia đình sinh sống. Chúng có những đặc 

điểm chung về tổ chức mặt bằng sau đây: 

- Lối vào nhà chính diện phía trước, tường chu vi không mở cửa sang hàng xóm; 

- Chỉ có thể vào nhà từ phía ngoài đường phố, có hoặc không có ngõ phụ thông thẳng vào sân trong 

ngôi nhà; 

- Nhà và sân chiếm hoàn toàn diện tích khu đất, được phân rõ làm hai phần: phần trước quay ra 

phố, phần sau quay ra sân; 

- Sân trong đóng vai trò quan trọng trong việc thông gió và chiếu sáng cho ngôi nhà: sân trong tạo 

điều kiện để trổ cửa đi, cửa sổ cho các phòng ở cũng như phòng phụ, tăng cường khả năng chiếu 

sáng tự nhiên,  gây cảm giác thoáng mát, tiện nghi cho người ở; 

- Tất cả các phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ đều hướng về sân trung tâm hay khu cầu thang 

chính của nhà. Các mặt khác bị đóng kín bởi các phòng phụ hoặc tường ngăn của nhà bên cạnh 

(có thể là hàng rào cao bằng cả tầng nhà); 

- Liên hệ trong các phòng ở đa số là liên hệ xuyên phòng. 
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Hình 1. Các dạng tổ chức mặt bằng phổ biến của nhà ở trong khu phố cũ tại Hà Nội (Hình minh họa trong bài viết: 

Ngô Lê Minh, 2003- 2005). 

Bảng 1. Tổng hợp các dạng tổ chức mặt bằng nhà ở trong khu Bùi Thị Xuân, Hà Nội. 
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Đặc điểm tổ chức không gian nhà Loại 1: Nhà xây hết diện tích khu đất, không có khoảng trống  

 Đặc điểm: Đây là kiểu nhà được xây mới hoàn toàn mang phong cách kiến trúc đương đại, sân 

trong được thay thế bằng các giếng trời đảm bảo thông thoáng và lấy ánh sáng tự nhiên cho các 

gian nhà phía trong. Trong một số trường hợp, nhà này cũng có thể là các nhà cũ cải tạo, do thiếu 

diện tích ở nên chủ nhà sử dụng diện tích sân trong làm diện tích ở hoặc làm khu phụ. 

 Hình thức phân chia các hộ gia đình: thông thường mỗi nhà này chỉ có một hộ gia đình sinh sống, 

không sử dụng các không gian chung nên họ được toàn quyền sử dụng và thay đổi, có thể xây mới 

hoặc cải tạo lấp kín diện tích trống (Hình 2). 

 Vị trí, tính chất các khu chức năng: trong ngôi nhà xây mới hoàn toàn có hình thức kiến trúc đương 

đại, mặt bằng có tổ chức giếng trời để thông gió và lấy sáng, khu phụ hoàn toàn độc lập, khép kín. 

Trường hợp nhà ở kết hợp cửa hàng cho thuê, phần không gian mặt phố được sử dụng vào mục 

đích kinh doanh, các khu phụ đặt ở phía sau (nếu phần sau nhà chưa cải tạo) hoặc ở giữa nhà 

(nếu phần sau nhà đã được xây mới). 

Do chỉ có mặt trước tiếp xúc với thiên nhiên, ba mặt còn lại liền kề nhà bên cạnh nên thông gió và 

lấy ánh sáng chủ yếu nhờ vào mặt trước và lồng cầu thang. Loại nhà này thông gió và chiếu sáng đều 

không tốt, nếu chiều sâu nhà càng lớn thì nhược điểm trên thể hiện càng rõ. Bởi vậy đa số nhà mới xây 

dựng về sau đều chọn giải pháp tổ chức giếng trời trong nhà để khắc phục nhược điểm trên. 

Đặc điểm tổ chức không gian nhà Loại 2: Nhà có sân trong, không có lối đi chung bên cạnh nhà   

 Đặc điểm: Loại nhà này thường thấy ở những nhà đã cải tạo, phần trước hoặc phần sau  của ngôi 

nhà được cải tạo hoặc xây mới nhưng vẫn giữ diện tích giếng trời làm nơi thông gió và chiếu sáng. 

 Hình thức phân chia các hộ gia đình: Do không có lối đi chung, nên thường chỉ có một hộ gia đình 

sống trong cùng một số nhà. Nếu là nhà nhiều hộ thì đây là các hộ của anh em họ hàng cùng sinh 

sống trong ngôi nhà của ông bà bố mẹ để lại. 

 Vị trí, tính chất các khu chức năng: 

- Không gian tầng 1 ở phía trước là nơi bán hàng hoặc cho thuê, các phòng ở của gia đình được bố trí liền 

kề phía sau và trên các tầng trên. Khu phụ gồm bếp và khu vệ sinh đặt ở phía sau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 2. Mặt bằng nhà ở loại 1-Xây 
dựng hết khu đất. 
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- Một số hộ giữ lại ngôi nhà cũ phía trước và xây mới phần phía sau của khu đất. Các phòng ngủ khi đó 

được chuyển về phía xây mới, khu phụ đặt ở dọc tường biên hoặc ở giữa, gắn liền với diện tích sân trong 

(Hình 3). 

Nói chung, do chỉ có một hộ ở riêng biệt trong một ngôi nhà nên các khu chức năng của các ngôi 

nhà loại 1 và loại 2 này khá đơn giản và rõ ràng. 

Đặc điểm tổ chức không gian nhà Loại 3: Nhà có sân trong và lối đi thoáng bên cạnh nhà 

 Đặc điểm: Đây là loại nhà chiếm 1/3 số nhà ở khu Bùi Thị Xuân, và trong số hơn 90 nhà được 

nghiên cứu thì có tới 32,3% số nhà có dạng tổ chức mặt bằng này (Xem bảng 1). Lối đi chung chạy 

suốt theo chiều dài khu đất, qua sân trong tới khu vệ sinh chung đặt ở sau cùng. Các hộ gia đình 

sử dụng chung lối đi và có từ 1 đến 2 sân trong, tuỳ theo chiều dài khu đất (Hình 5). 

 

 
 
 
 
 
 
Hình 3. Mặt bằng nhà ở loại 2-Nhà 
có sân trong. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 4. Thông gió và ánh sáng cho 
sân trong. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 5. Mặt bằng nhà ở loại 3-Nhà 
có lối đi bên cạnh và sân trong. 
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 Hình thức phân chia các hộ gia đình: Cách phân chia các hộ gia đình rất đa dạng, có thể chia theo 

chiều dài nhà, theo chiều cao nhà- sử dụng chung cầu thang. Ví dụ, có ngôi nhà ở phố Tô Hiến 

Thành có tất cả 6 hộ gia đình cùng sinh sống. Với các nhà có mặt tiền rộng, các hộ khác nhau có 

thể được chia theo chiều dọc nhà, nhà ở phía trước hoặc phía sau. Sân trong sử dụng làm nơi giặt 

giũ quần áo, phơi đồ, để xe, bể nước và các hoạt động phụ khác. 

 Vị trí, tính chất các khu chức năng: 

- Giao thông: Sử dụng chung lối đi, có thể có cầu thang; 

- Các hộ phía mặt đường thường sử dụng không gian phía ngoài để kinh doanh; 

- Diện tích ở khá chật hẹp, hầu hết các hộ đều sử dụng thêm gác lửng làm nơi ngủ, các phòng ở kết hợp 

nhiều chức năng: tiếp khách, ăn, ngủ... Các cửa sổ phòng ở đều mở về phía lối đi thoáng bên cạnh này. 

- Khu phụ: hầu hết các nhà đều sử dụng chung khu vệ sinh. Ngoài ra, các hộ gia đình đều cơi nới trong 

phạm vi có thể một diện tích nhỏ làm bếp và khu vệ sinh cho riêng mình, diện tích này chủ yếu lấn vào sân 

trong hoặc ở các bancông, lô gia của ngôi nhà cũ, hình thức đa dạng và rất lộn xộn. 

- Sân trong là diện tích sử dụng chung, có vai trò rất quan trọng trong việc bố trí phương tiện giao thông, và 

đặc biết là giải quyết vấn đề chiếu sáng cũng như thông gió tự nhiên cho toàn ngôi nhà (Hình 6). Tuy nhiên, 

phần lớn những không gian này đều bị lấn chiếm để xây dựng thêm khu phụ; 

 Hình thức mặt đứng: Đây 

thường là những ngôi nhà 1 

tầng mang phong cách 

kiến trúc truyền thống Việt 

Nam, được xây dựng bằng 

vật liệu gạch, gỗ, ngói ta 

với họa tiết trang trí rất đơn 

giản (Hình 7). Chiều rộng 

mặt nhà khoảng 5 - 7 m, có 

lối đi nhỏ bên cạnh với 

chiều rộng khoảng 0,6m. 

Ngoài ra, còn có những 

ngôi nhà 2 tầng mang 

phong cách kiến trúc thuộc 

địa Pháp tiêu biểu, thời kỳ 

đầu thế kỷ XX. Mặt đứng 

chính có ban công, mái 

ngói dốc về phía trước với cách bố trí cân đối giữa cửa đi và cửa sổ khá thích nghi với điều kiện khí 

hậu địa phương. Nhìn chung yêu cầu thông gió - chiếu sáng được giải quyết khá tốt. Sự xuất hiện 

lối đi cạnh nhà là một đặc điểm quan trọng của kiểu nhà ở này. 

 
Hình 6. Lối đi bên và sân trong giúp thông gió tự nhiên và lấy ánh sáng. 
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Hình 7. Tổ chức mặt bằng loại nhà truyền thống có lối đi bên cạnh nhà và sân trong. 

Đặc điểm tổ chức không gian nhà Loại 4:  

 Đặc điểm: Tương tự như nhà loại 3 nhưng có một phần diện tích lối đi sử dụng để xây dựng thêm 

khu phụ. Đây phần lớn là nhà cũ chưa cải tạo hoặc đã cải tạo một phần, có một lối đi rộng dọc theo 

nhà, khu nhà phụ nằm cuối khu đất và tiếp giáp với sân trong. Thời kỳ đầu, ngôi nhà này được thiết 

kế cho một hộ gia đình, về sau nhiều gia đình xuất hiện và cùng ở chung vì nhiều lý do, họ cùng sử 

dụng chung khu phụ có sẵn, bởi vậy do nhu cầu cuộc sống mà người dân đã tận dụng diện tích lối 

đi cạnh nhà để xây cất và cơi nới thêm, phần xây thêm chủ yếu là nhà 1 tầng mái bằng hoặc mái 

tôn, dùng làm bếp và nơi tắm giặt (Hình 8). 

 Các khu chức năng: về cơ bản giống loại 3 đã trình bày ở trên. Riêng khu phụ, do tình trạng xây cất 

bừa bãi, cơi nới nên rất lộn xộn, lối đi chung bị lấn chiếm và không giữ được vệ sinh chung. 

Có thể nói, sự xuất hiện lối đi bên cạnh nhà (Loại 3, loại 4) với các hình thức sử dụng không gian 
đa dạng là một đặc điểm khác biệt chủ yếu của nhà ở trong khu phố cũ này với nhà ở trong khu phố cổ Hà 
Nội. 

Đặc điểm tổ chức không gian nhà Loại 5: Nhà có sân trong và lối đi chung ở tầng 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 8. Mặt bằng nhà ở loại 4-Nhà 
có lối đi bên cạnh bị chiếm dụng. 

 
 
 
 
 
 
Hình 9. Hình ảnh lối đi nhỏ hẹp bị 
chiếm dụng. 
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 Đặc điểm: Lối đi chung cho các hộ nằm dưới tầng 1, chạy dọc theo chiều dài nhà có liên hệ với 

giếng trời. Trên tầng 2 là các phòng ở.  

 Hình thức phân chia các hộ gia đình: các hộ sử dụng chung đường đi, sân trời và khu phụ. Hai hộ 

khác nhau ở cùng một tầng nhà dùng chung cầu thang. Mỗi hộ chỉ có 1 - 2 phòng ở nên thường sử 

dụng thêm gác lửng và dùng thang riêng. 

 Các khu chức năng: Các hộ phía trước thường kết hợp sử dụng không gian mặt phố để kinh doanh. 

Phía trong là không gian ở của các hộ gia đình, khu phụ tập trung xung quanh sân trời. Đa số các 

hộ đều cơi nới một không gian nhỏ làm bếp, tuy nhiên diệ tích rất chật hẹp (Hình 10). 

Đặc điểm tổ chức không gian nhà Loại 6: Nhà không có sân trong, chỉ có lối đi dọc theo nhà 

 Đặc điểm: Đây thường là nhà đã cải tạo hay xây mới, phần sân trong cũ đã bị sử dụng để xây 

phòng ở hoặc khu phụ. Lối đi là diện tích giao thông quan trọng cho các hộ ở phía sau. 

 Hình thức phân chia các hộ gia đình: theo chiều dọc khu đất, một hộ phía trước và một hộ phía sau, 

các hộ sử dụng không gian hoàn toàn độc lập, lối ra vào cũng độc lập. 

 Các khu chức năng: giống loại 5, nhưng không gian kém và thiếu sáng do không có khoảng trống, 

đặc biệt là các hộ gia đình phía sau chỉ lấy ánh sáng và thông gió qua giếng trời. Kiểu nhà này 

không có khu phụ sử dụng chung. 

 
 
Như vậy, khi mật độ xây dựng và mật độ dân cư trong khu vực tăng lên thì chất lượng cuộc sống sẽ 

giảm đi, các không gian công cộng bị lấn chiếm nhiều hơn và ảnh hưởng trực tiếp tới cách tổ chức mặt 
bằng từng ngôi nhà, cũng như kiến trúc cảnh quan toàn khu ở. Những số liệu thống kê trong Bảng 2 về 
diện tích sử dụng của 3 nhóm nhà (Loại A: 1 hộ/1 nhà; Loại B: 2-3 hộ/1 nhà; Loại C: 4-6 hộ/1 nhà) đã phản 
ánh đúng thực trạng của nhà ở tại các khu phố cũ tại Hà Nội. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 10. Mặt bằng nhà ở loại 5-Nhà 
có lối đi dưới tầng 1. 

 
 
 
 
 
Hình 11. Mặt bằng nhà ở loại 6-Nhà 
có lối đi bên. 
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Diện tích sử dụng   
Diện tích ở 
trung bình  Diện tích sử dụng 

chính 
Diện tích sử dụng 

phụ 

Diện tích sử 
dụng trung bình  

 
Diện tích đất 

xây dựng 
trung bình  

 
Loại nhà 

(m2/ng) m2/hé m2/ng m2/hé m2/ng m2/hé m2/ng (m2/ng) 

Loại A 16,43 86,35 11,44 89,13 12,34 174,8 24,20 17,61 

Loại B 8,58 41,52 8,04 49,12 9,5 91,24 17,03 11,73 

Loại C 5,52 27,1 5,77 44,15 9,41 74,78 15,93 9,82 

TCVN 5,1 - 7 m2/ng 8,3 - 11,5 m2/ng  

Bảng 2. Diện tích sử dụng bình quân của 3 nhóm nhà trong khu phố cũ. 

Từ những số liệu trên ta thấy: 

- Diện tích ở trong khu vực không nhỏ hơn Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về chỉ tiêu diện tích ở. Đặc 

biệt, các nhà loại A (1hộ gia đình / 1 nhà) có diện tích ở rất lớn; 

- Các nhà loại C tuy chỉ tiêu diện tích ở không quá nhỏ, nhưng chất lượng ở kém do không gian ở 

không hoàn thiện (cơi nới thêm các loại gác xép), tình trạng sử dụng chung các lối đi lại, cầu thang và khu 

phụ của nhiều hộ gia đình. 

Tóm lại, loại hình nhà ở thấp tầng mật độ cao có sân trong là loại hình nhà ở gia đình có nhiều ưu 

điểm về mặt kinh tế, xã hội và nhân văn. Nó vẫn là mẫu nhà lý tưởng của cư dân đô thị vì có thể đảm bảo 

sự thuận lợi đi lại, gần gũi với thiên nhiên, với đất và còn đem lại cơ hội kinh doanh buôn bán. Vì vậy, nhà ở 

trong khu phố cũ vẫn là kiểu nhà hàng phố, được xây dựng trên một diện tích đất đai chật hẹp nên về mặt 

bố cục mặt bằng các loại nhà đều có nguyên tắc thống nhất và cách bố trí sắp đặt các khu, phòng 

theo chiều sâu nhà với nhiều lớp buồng phòng cách nhau bằng sân trong hay khu cầu thang. Gian 

nhà trong cùng tiếp xúc với sân trong và gần khu bếp, tắm, vệ sinh, cách biệt với phòng ở.  

Khác với khu phố cổ Hà Nội, nhà ở khu phố cũ có diện tích ở không quá nhỏ, hoàn toàn đảm bảo 

theo TCVN, đặc biệt những nhà chỉ có 1 hộ gia đình có chất lượng ở rất cao, nhưng tại những ngôi nhà có 

nhiều hộ gia đình sinh sống chất lượng ở không đảm bảo do phải sử dụng chung khu phụ và một phần diện 

tích ở là gác xép. Điều này thể hiện qua ý kiến phản ánh của một phần ba (1/3) số người sống trong những 

ngôi nhà có từ 4 - 6 hộ sinh sống đều cho rằng chất lượng, tiện nghi ở không đảm bảo vì có hơn 90% số hộ 

này phải sử dụng chung khu vệ sinh. Như vậy, dưới góc độ chất lượng ở theo không gian, chỉ tiêu diện tích 

và chức năng không gian sử dụng, ta thấy cần phải nghiên cứu và đề xuất các phương án cải tạo hợp lý để 

giúp cho người dân trong khu vực có được những không gian ở tốt hơn trong tương lai. 
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